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Phần phụ lục




phần mở đầu

1. Lí do lựa chọn đề tài

Đơn vị ở thực tế khi đang xây dựng, khi xây dựng xong và đưa vào khai thác sử dụng không giống đơn vị ở theo quy hoạch, thiết kế được phê duyệt. Hệ thống hạ tầng xã hội (viết tắt là: HTXH)  theo thiết kế được duyệt trong quá trình xây dựng, vận hành do thời gian xây dựng kéo dài, nhu cầu của xã hội thay đổi nên dẫn tới không ổn định và luôn biến động.
Chưa có một quy hoạch phát triển hệ thống công trình HTXH đơn vị ở Hà Nội phù hợp với nhu cầu phát triển của thực tế. Sự khác biệt giữa các đơn vị ở với nhau được thể hiện chủ yếu là do tính biến động của hệ thống công trình HTXH, trong khi đó vấn đề này lại chưa được nghiên cứu và kiểm soát, quy hoạch một cách khoa học.
Nghiên cứu tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở cũng là việc giúp cho việc nhìn nhận quy trình lập quy hoạch xây dựng không phải là quá trình tĩnh. Nghiên cứu tính biến động của hệ thống HTXH chính là nghiên cứu, nhận diện chính xác các nhân tố tác động tới quá trình thay đổi đơn vị ở từ khi thiết kế được duyệt tới khi hoàn thành quá trình đầu tư, vận hành, khai thác đơn vị ở , làm cơ sở khoa học cho các chính sách đầu tư, quản lý, xây dựng vận hành khai thác các dự án đô thị phù hợp với sự phát triển của xã hội tại Việt Nam. 
2. Phương pháp nghiên cứu


2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là nghiên cứu tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở trong quá trình phát triển từ khi thiết kế được duyệt tới khi quản lý, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác.
2.2. Quan điểm nghiên cứu

Xuất phát từ quan điểm phát triển toàn diện của cộng đồng, sự phát triển bền vững của đô thị, các nhà quản lý luôn mong muốn tập trung quy hoạch, quản lý và hỗ trợ sự phát triển hệ thống HTXH của đơn vị ở tại các khu đô thị mới đồng bộ. 

Do đó, tính biến động hệ thống công trình HTXH đơn vị ở được phân tích và đánh giá trong quá trình biến đổi, phát triển đa dạng theo nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp chủ đầu tư khu đô thị mới và trong sự phát triển chung của đô thị.

2.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung phân tích, đánh giá nhận diện tính biến động, cơ sở nghiên cứu, kiểm soát tính biến động hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới ở Hà Nội trong quá trình phát triển không gian nội tại đơn vị ở cũng như trong quá trình phát triển chung của đô thị; phân tích kinh nghiệm một số mô hình phát triển hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới ở Việt Nam và trên thế giới; từ đó tổng hợp lại và đề xuất quy trình thiết kế đơn vị ở, mô hình đáp ứng tính biến động hệ thống công trình HTXH đơn vị ở, tại các khu đô thị mới Hà Nội phù hợp với thực tiễn.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ, nhận diện tính biến động của hệ thống HTXH, từ đó vận dụng vào việc đề xuất mô hình quy hoạch, đầu tư, quản lý vận hành khai thác hệ thống HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới ở Hà Nội phù hợp với thức tiễn .
4. Cơ cấu luận văn

Cơ cấu nội dung của luận văn được trình bày trong Hình 0.5:Cơ cấu luận văn
5. Các khái niệm

5.1. Khái niệm về đơn vị ở và khu đô thị mới
· Khu đô thị mới : là một khu đô thị đồng bộ có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật , hạ tầng xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác, được phát triển tiếp nối đô thị hiện có hoặc hình thành khu đô thị tách biệt, có ranh giới và chức năng được xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt, khu đô thị mới có địa giới hành chính thuộc một tỉnh. Quy mô chiếm đất của khu đô thị mới từ 50ha trở lên. Trường hợp diện tích đất để dành cho dự án nằm trong quy hoạch đất đô thị nhưng bị hạn chế bởi các dự án khác hoặc bởi khu đô thị đang tồn tại thì cho phép dưới 50 ha nhưng không được nhỏ hơn 20 ha.

· Đơn vị ở: là khu vực ở có bán kính phục vụ của các công trình công cộng không lớn quá 500m hoặc tính theo modul 400-600 x 400-600m, đường giao thông từ cấp khu vực trở lên không cắt qua đơn vị ở, có dân số từ 7000-20.000người. 
5.2. Khái niệm về hệ thống công trình HTXH trong đơn vị ở và tính biến động.
5.2.1. Khái niệm hệ thống công trình HTXH đơn vị ở 
[image: image1.png]D3t nha chung cu

DAt bigt thy, nha vudn

Pit nha chia I8

D3t chg

it cong trinh y t&

D3t cdng trinh gido duc

D3t ¢éng trinh UBND

Dit dich vu khac

D3t cay xanh, san choi

Pat cay xanh, cv

D3t giao théng tinh





Hình 0.8 :  Các loại đất trong hệ thống hạ tầng xã hội đơn vị ở
5.2.2. Định nghĩa tính biến động.
Tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở được hiểu là: quá trình thay đổi tính chất, quy mô, không gian,…của hệ thống công trình HTXH trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành khai thác dự án đô thị,  làm cho đơn vị ở thực tế phát triển khác với đơn vị ở theo thiết kế được phê duyệt.

Chương i

Hiện trạng biến động của hệ thống công trình htxh đơn vị ở tại các khu đô thị mới hà nội. 
1.1. Hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới ở Hà Nội.
1.1.1. Tính chất công trình HTXH 
a. Theo quy chuẩn:
Hệ thống công trình HTXH đơn vị ở theo quy chuẩn mang nặng tính chất chỉ để ở. 
b. Theo thực tế: 

Hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới tại Việt Nam mang những đặc thù vừa ở vừa kinh doanh. 
c. Vị trí quy hoạch
Thông thường các đơn vị ở thường được thiết kế quy hoạch , phân bố các công trình theo nguyên tắc sau:

· Cửa ngõ của đơn vị ở là bến xe công cộng, nối đơn vị ở với hệ thống giao thông bên ngoài.

· Gần với bến đỗ xe công cộng là không gian trung tâm dành cho các hoạt dộng kinh doanh dịch vụ, bán lẻ, nhà hàng, câu lạc bộ,… và các mục đích sử dụng công cộng khác nhằm tạo việc làm và mối giao tiếp của các cư dân trong khu vực. 

· Kế tiếp các trung tâm thương mại là các chung cư. Khối này được đặt gần công viên, nhà trẻ, trường học và nơi vui chơi giải trí nơi có các không gian mở.

· Khu vực phát triển cuối cùng là biệt thự, nhà vườn.

· Đường giao thông từ cấp khu vực trở lên không cắt qua đơn vị ở.

1.1.2. Hiện trạng về chất lượng, quản lý, đầu tư, vận hành hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới Hà Nội
1.1.2.1. Các loại hình quản lý đầu tư hệ thống công trình HTXH
· Nhà nước đầu tư và quản lý: 
Các dự án đô thị được nhà nước đầu tư thường có số vốn không lớn, chất lượng công trình kém, thời gian đầu tư thường kéo dài. 
· Doanh nghiệp thuê đất của Nhà nước: 
Doanh nghiệp thuê đất của Nhà nước là doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định, cho phép được là chủ đầu tư hoạt động như một doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh đất đô thị (nguyên tắc chính là đổi đất lấy hạ tầng).
·  Doanh nghiệp, người dân thuê lại đất của chủ đầu tư:
Hiện tượng này xảy ra trong quá trình đầu tư khu đô thị kéo dài, khi mà các công trình HTXH chưa được xây dựng thì chủ đầu tư được nhà nước cho phép cho thuê, chuyển nhượng lại đất xây dựng công trình HTXH cho các doanh nghiệp, người dân có nhu cầu kinh doanh thứ phát tiếp tục đầu tư xây dựng. 
· Doanh nghiệp, người dân thuê, mua lại quỹ đất của doanh nghiệp, tư nhân: 
Hiện tượng này là việc doanh nghiệp, người dân thuê, mua lại đất ở, đất công trình dịch vụ công cộng của doanh nghiệp, người dân sống trong khu đô thị mới rồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình, tiềm lực kinh tế của mình. Biến đất ở thành văn phòng, thành siêu thị, thành nhà hàng,,.. từ chợ thành nhà hàng, từ nhà ở thành nhà trẻ, trường học,… 
1.1.2.2. Hiện trạng về chất lượng quản lý, đầu tư và vận hành hệ thống HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới Hà Nội.
· Đầu tư, quản lý của Nhà nước: 

Hệ thống công trình HTXH hiện nay vẫn chủ yếu do nhà nước đầu tư, quản lý thường là tập trung vào lĩnh vực cải tạo lại các công trình HTXH đã có từ trước, một phần vào các công trình mới. Kết quả là  hệ thống HTXH vẫn bị quá tải : trường học thì không đủ phòng, không có đủ sân chơi, phòng thí nghiệm .v.v…; chợ thì tự phát, tạm bợ ; nhà trẻ thì quá tải không nhận trẻ trái tuyến ; khu vực kinh doanh, dịch vụ công cộng thì lộn xộn khó kiểm soát. 
· Đầu tư, quản lý của doanh nghiệp chủ đầu tư : 

Doanh nghiệp đầu tư khu đô thị thường đứng trên quan điểm lợi nhuận kinh tế là trên hết. Chỉ có rất ít doanh nghiệp có đủ khả năng lại chỉ đầu tư vào những khu đô thị cao cấp, khép kín (khu biệt lập, có hàng rào bao quanh) ; đó lại là những khu đô thị đặc thù, mang tính cá thể đáp ứng một số đối tượng khách hàng đặc thù và không đại diện cho phần lớn dân cư các khu đô thị mới trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam.

· Đầu tư, quản lý của người dân, chủ đầu tư thứ phát :

Các công trình có thể tốt cũng có thể không tốt tùy thuộc vào nhận thức kinh doanh của chủ đầu tư thứ phát và sự quản lý của cơ quan nhà nước trong việc kiểm soát, thực hiện theo quy hoạch.
1.1.2.3. Nhu cầu phát triển của hệ thống công trình HTXH
Thực tế cho thấy việc tuân thủ quy chuẩn trong việc quy hoạch các dự án đô thị mới tại Hà Nội là tương đối nghiêm túc. Nhu cầu thực tiễn phát triển hệ thống HTXH lại cao hơn rất nhiều so với tính toán trên quy hoạch.
1.1.3. Hiện trạng quy hoạch xây dựng
1.1.3.1. Quy hoạch theo quy chuẩn:
Dường như khi quy hoạch theo quy chuẩn thì các cấu trúc đơn vị ở thường giống nhau, hệ thống HTXH chỉ tính toán theo nhu cầu tổi thiểu, tính toán trên việc giả định xây dựng đồng bộ, kinh tế lý tưởng, thời gian đầu tư ngắn. 
Các quy hoạch theo quy chuẩn thường mang tính ổn định cao mà ít tính tới sự mở rộng, phát triển trong tương lai- mang tính biến động cao.

1.1.3.2. Quy hoạch đơn vị ở trong các khu đô thị mới Hà Nội hiện nay.
Trong thực tế quy hoạch đơn vị ở trong tổng thể khu đô thị mới tại Hà Nội thì các đơn vị ở được thiết kế trên nguyên tắc tận dụng tối đa quy chuẩn cho phép về tỷ lệ đất ở. Đặc thù tại các khu đô thị mới tại Hà Nội là giá trị bất động sản luôn ở mức cao.
Khi quy hoạch tại Hà Nội thì các quy hoạch thường có mật độ sử dụng đất rất cao, hệ số sử dụng đất cũng rất cao so với các địa phương khác. 
Khi dự án được phê duyệt thì thường được quản lý đầu tư theo hình thức cuốn chiếu: Làm hạ tầng tới đâu bán công trình tới đó.

Thêm vào đó thành phố Hà Nội còn cấp phép cho các khu đất làm nhà ở, văn phòng công trình công cộng với quy mô nhỏ hơn quy mô đơn vị ở vào các vị trí đất xen kẹp, lân cận các đơn vị ở, làng xóm cũ không được tính toán trong quy hoạch các đơn vị ở mới. Chính những khu vực này làm tăng tải trọng cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như hệ thống HTXH đô thị. Nhưng chính những khu ở nhỏ này lại hấp dẫn về mặt kinh tế, kinh doanh bất động sản do các khu ở nhỏ này lại nằm ở những vị trí tốt, gần trung tâm đô thị và rất dễ chuyển nhượng, rất được giá.
1.1.3.3. Các vấn đề trong các khu đô thị mới Hà Nội hiện nay
· Các khu đô thị mới hiện nay thiếu công trình HTXH đơn vị ở, thiếu chỗ đỗ xe, thiếu điểm vui chơi, giảI trí. 
· Các khu đô thị đi vào hoạt động được 3-4 năm nhưng các hạng mục hạ tầng xã hội hầu như bị bỏ lửng hoặc không thể đáp ứng. 

· Các chức năng công trình bị thay đổi : chức năng công trình không chỉ là điểm công cộng mà còn phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Sân chơi của trẻ em thành bãI đỗ xe,..
· Thời gian xây dựng các dự án kéo dài nhiều năm, gây ô nhiễm môI trường.
· Các công trình dịch vụ công cộng hiện tại, các công trình vừa mới xây dựng trong khu đô thị mới (khi cả khu chưa xây dựng xong) đã quá tảI và về lâu dài không thể đáp ứng các nhu cầu của người dân.

· Hiện tượng mua đi, bán lại các căn hộ, nhà ở diễn ra làm tăng giá trị bất động sản, các căn hộ không có người ở được cho thuê để làm văn phòng công ty, các công trình dịch vụ công cộng dưới tầng 1 của chung cư cũng được cho thuê thành ngân hàng, dịch vụ văn phòng,… nhằm thu được lợi nhuận cao hơn.
1.1.3.4. Một vài ví dụ đơn vị ở trong khu đô thị mới Hà Nội

· Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

· Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Thanh Trì - Hà Nội)

· Khu đô thị mới Mỹ Đình II- Từ Liêm – Hà Nội 
	· Khu đô thị mới Thịnh Liệt 

· Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì

	

	

	

	


1.1.3.5. Mong muốn về phát triển, dự báo sự biến động
· Mong muốn của nhà nước: Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm kinh tế kỹ thuật đã ban hành
· Mong muốn của Chủ đầu tư: Phát triển hệ thống công trình HTXH nhưng không ảnh hưởng tới quyền lợi kinh tế, thường được tính toán, đầu tư muộn nhất trong các hạng mục đầu tư. 
· Mong muốn của Doanh nghiệp, chủ đầu tư thứ phát: Mua lại các công trình dịch vụ công cộng, HTXH để phát triển kinh doanh, vừa phát triển hệ thống HTXH vừa thu lại lợi ích kinh tế.
· Mong muốn của người dân: Người dân là người hưởng những lợi ích của hệ thống HTXH đem lại lên họ mong muốn được phục vụ với tiện nghi cao nhất, dịch vụ tốt nhất, thuận tiện nhất. 
1.1.4. Các vấn đề của tính biến động hệ thống công trình HTXH
1.1.4.1. Vấn đề về quản lý, thời gian hiện thực quy hoạch
Thời gian thực hiện dự án phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: yếu tố chính sách quy hoạch, thủ tục hành chính phê duyệt quy hoạch, chính sách về đất đai, về giảI phóng mặt bằng, về tạo quy đất táI định cư, về kinh tế đầu tư dự án và cách thức quản lý dự án,…
Còn một vấn đề là do chủ trương kinh doanh của chủ đầu tư: xây dựng chậm nhiều khi lại làm tăng giá trị khu đất, tăng lợi nhuận kinh tế. 

Thời gian chuyển đổi các chức năng công trình, hình thức sở hữu quản lý kéo dài cũng làm cho hiệu suất hoạt động của hệ thống HTXH bị hạn chế.
1.1.4.2. Vấn đề về vị trí, địa điểm, không gian 
Các đơn vị ở có vị trí khác nhau sẽ có những hệ thống HTXH ở vị trí khác nhau, do những vị trí khác nhau có giá trị bất động sản khác nhau, có sự thuận lợi khác nhau và có những chức năng, không gian phù hợp đặc điểm của từng vị trí.

1.1.4.3. Vấn đề về dân số, cơ cấu lao động
Sự biến động về dân số, cơ cấu lao động làm thay đổi quy hoạch, cách tính toán nhu cầu HTKT và ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững.
1.1.4.4. Vấn đề về mong muốn, đáp ứng nhu cầu thực tế

Trong quá trình phát triển của xã hội thì việc thường xuyên xuất hiện các nhu cầu mới trong cuộc sống hàng ngày là tất yếu. Việc thay đổi chức năng nhằm đáp ứng các nhu cầu mới đòi hỏi không gian mới, cách thức quy hoạch mới phù hợp hơn, cách quản lý, đầu tư mới cũng là tất yếu.

1.2. Tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở trong các khu đô thị mới tại Hà Nội.

Các biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở thường xảy ra trong những vấn đề : Biến động về tính chất, không gian; Biến động về dân số, cơ cấu lao động; Biến động về nhu cầu HTKT; Biến động về quản lý, đầu tư, vận hành khai thác.
1.2.1. Các thành phần biến động của hệ thống công trình HTXH

Trong hệ thống các công trình HTXH thì không phải tất cả các công trình đều biến động và biến động như nhau. Có thành phần ít biến động và mang tính ổn định cao, có thành phần biến động nhiều và mang tính chi phối mọi sự thay đổi cấu trúc của hệ thống HTXH cũng như của cả đơn vị ở. 
1.2.1.1. Các thành phần ít biến động – mang tính ổn định cao

· Thành phần đất công trình trường học, nhà trẻ.

· Thành phần đất công trình UBND cấp phường.

· Thành phần đất công trình chợ.

· Thành phần đất công trình trạm xá.

· Thành phần đất trồng cây xanh, sân chơI và bãI đỗ xe tập trung.

1.2.1.2. Các thành phần biến động

· Thành phần đất ở, chung cư

· Thành phần đất thương mại, dịch vụ công cộng

· Thành phần đất công trình hỗn hợp , đất dự trữ phát triển.

1.2.2. Các lĩnh vực xảy ra tính biến động của công trình HTXH đơn vị ở
a. Chuyển từ hình thức sở hữu của nhà nước sang tư nhân xã hội hóa, từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, từ tập thể sang cá nhân, từ hình thức sử dụng lâu dài sang hình thức thuê.
b. Chuyển từ chức năng công trình này sang chức năng công trình khác. Chuyển từ đơn chức năng sang đa chức năng- hỗn hợp chức năng.
c. Chuyển vị trí hệ thống công trình HTXH từ vùng trung tâm sang các vùng biên, vùng thuận tiện về giao thông, hướng tiếp cận đa chiều hay các vùng khác phù hợp với nhu cầu phát triển dân cư, kinh tế, xã hội đặc thù địa phương.

d. Sự phát triển tuần tự theo tầng bậc– phát triển nhà ở trước, hệ thống dịch vụ công cộng sau sẽ biến động theo hướng cơ chế thị trường – dịch vụ nào cần thiết đối với người dân trước sẽ phát triển trước. 
1.2.3. Các lĩnh vực chịu ảnh hưởng của tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở

· Các công trình HTKT.
· Các công trình công cộng khu ở và khu đô thị.
· Các đơn vị ở khác xung quanh và trung tâm khu đô thị.

1.2.4. Các mô hình đáp ứng cho tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở trong các khu đô thị mới Hà Nội hiện nay
Các đô thị mới tại Hà Nội đang trong quá trình phải thay đổi các quy hoạch đã được duyệt, nhằm đáp ứng các biến động về xã hội, đầu tư, quản lý và không gian công trình HTXH. Sự thay đổi đó mang tính thụ động do không có sự nhận diện chính xác và có những cách thức quy hoạch phù hợp với tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở.

1.3. Tình trạng kiểm soát quá trình biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới Việt Nam hiện nay.
Có 2 hình thức kiểm soát quá trình biến động là: coi như không có biến động – các đơn vị ở sẽ phát triển tự phát – không kiểm soát và nhận diện tính biến động đưa ra các mô hình đáp ứng tính biến động phù hợp với từng đơn vị ở. 
· Hiện tại chính sách quản lý đầu tư của nhà nước đối với sự hình thành và phát triển hệ thống công trình HTXH không cụ thể và rất ít. Các quy định chung chung về quản lý kiến trúc đô thị, quy chế đô thị mới đều không đánh giá đầy đủ về việc biến động của hệ thống công trình HTXH nên mọi sự thay đổi đều không được kiểm soát, hay nói cách khác là để cho hệ thống công trình HTXH phát triển tự phát.

1.4. Vấn đề về tính biến động và kiểm soát tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại khu đô thị mới tương tự ở Việt Nam và thế giới

Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng tại phía Nam thành phố Hồ Chí Minh :
· Không áp dụng việc tách riêng giữa khu nhà ở và khu thương mại.

· Tạo thành các khu phát triển hỗn hợp với chất lượng sống cao, nơI mà những cư dân sinh sống có thể từ nhà hoặc căn hộ của mình đến những nơI phục vụ sinh hoạt hàng ngày như công viên, cửa hàng mua sắm, trường học hoặc các cơ sở tiện ích hạ tầng khác trong khoảng cách có thể đI bộ được hoặc đơn giản chỉ là xuống tầng trệt.

· Phân chia khu đô thị thành những vòng tròn phát triển có đường kính khoảng 800m, mỗi vòng tròn có đường kính hoặc cự ly khoảng 15 phút đI bộ và trong vòng tròn phát triển đó có cung cấp đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt cần thiết hàng ngày. 

· Quy hoạch theo hướng gió, kích thước các khối nhà và kiểu nhà hoặc lô đất cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng sao cho phù hợp tỷ lệ với quy mô dân cư.

1.5. Kết luận chương I

Trong quá trình phát triển của các khu đô thị tại Hà Nội thì việc biến động của hệ thống HTXH đơn vị ở xảy ra một cách tự nhiên, tất yếu và đại diện cho tính biến động của đơn vị ở. Vì vậy nghiên cứu tính biến động của hệ thống HTXH đơn vị ở là rất cần thiết và quan trọng. 
Tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở chỉ xảy ra ở một số công trình nhất định như : nhà ở, công trình thương mại dịch vụ,.. Tính biến động là thuộc tính của hệ thống HTXH đơn vị ở.

Tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở mang tính quy luật và có thể kiểm soát được.
Chương Ii.

Cơ sở nghiên cứu tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới hà nội đến năm 2020
2.1. Hệ thống công trình HTXH đơn vị ở 
2.1.1. Vị trí , phân loại công trình HTXH đơn vị ở trong tổng thể các khu đô thị mới:
· Hệ thống công trình HTXH đơn vị ở trong khu đô thị mới thường ở vị trí dễ dàng tiếp cận, giao tiếp, trao đổi thông tin, hàng hóa. Các công trình dịch vụ công cộng đơn vị thường đóng vai trò trung tâm đơn vị ở, có quy mô phục vụ trong bán kính khoảng 500m. 
· Các công trình HTXH đơn vị ở được phân thành 2 loại : loại ít biến động và loại biến động.

2.1.2. Tính biến động hệ thống công trình HTXH đơn vị ở trong khu đô thị mới.
Nó biểu hiện cho sự khác biệt giữa các công trình HTXH trong đơn vị ở với nhau, đồng thời cũng đại diện cho sự khác nhau giữa các đơn vị ở trong khu đô thị mới.

Tính biến động này tác động mạnh lên quá trình quản lý, đầu tư, xây dựng và vận hành khai thác dự án, tác động mạnh lên các hệ thống khác như HTKT, đến đơn vị ở khác. 
Tính biến động này đòi hỏi mô hình quy hoạch cũ phảI thay đổi và xuất hiện mô hình quy hoạch mới phù hợp với thực tiễn.

2.2. Những nhân tố tác động tới tính biến động hệ thống công trình HTXH đơn vị ở trong khu đô thị mới Hà Nội. 

2.2.1. Quá trình đầu tư, xây dựng kéo dài
Quá trình đầu tư, xây dựng hệ thống công trình HTXH đơn vị ở là quá trình có thời gian kéo dài, không đồng thời, đồng bộ.

Quá trình đầu tư, xây dựng hệ thống công trình HTXH đòi hỏi số vốn lớn, trong một thời gian ngắn lên rất khó có thể huy động và giảI ngân kịp thời..  
2.2.2. Cơ chế thị trường, thị trường bất động sản
Trong nền cơ chế thị trường thì công trình HTXH cũng là một loại hàng hóa, có thể đầu tư sinh lời, trao đổi mua bán và phụ thuộc vào giá trị, vị trí của chúng đối với thị trường.
Tính biến động của chức năng công trình dịch vụ công cộng phụ thuộc vào vị trí, địa điểm công trình trong mối tương quan với các khu vực lân cận khác.
Khi lượng dân cư trong đơn vị ở thay đổi do quá trình đô thị hóa, giá trị bất động sản tăng cao do cơ chế thị trường thì các tính toán quy hoạch ở giai đoạn trước sẽ không còn phù hợp với điều kiện mới. 

Nhân tố này ảnh hưởng tới vai trò đơn vị ở trong điều kiện mới : ví dụ đơn vị ở có thể trở thành đơn vị trung tâm khu đô thị. Khi đó tính biến động của hệ thống HTXH là cao nhất, giá trị bất động sản cũng tăng cao và đẩy giá trị của các khu vực xung quanh cũng lên cao. Các khu vực khác xung quanh cũng biến động theo.
2.2.3.  Quá trình phát triển kinh tế xã hội
Trong quá trình phát triển của xã hội thì việc xuất hiện các nhu cầu mới trong cuộc sống hàng ngày là tất yếu. Việc thay đổi chức năng nhằm đáp ứng các nhu cầu mới đòi hỏi không gian mới, cách thức quy hoạch mới phù hợp hơn, cách quản lý, đầu tư mới. 
Các thời kỳ phát triển khác nhau của xã hội sẽ xuất hiện các biến động khác nhau của hệ thống HTXH đơn vị ở.
Bởi vậy sẽ xuất hiện cấu trúc quy hoạch đơn vị ở mới đáp ứng tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở phù hợp với sự phát triển của đô thị.
2.2.4. Quá trình kiểm soát, cơ chế quản lý hiện nay
Trong thực tế thì nhu cầu của người dân và các chủ đầu tư thứ phát đều tăng lên theo thời gian và sự phát triển chung của toàn xã hội. Trong khi tất cả các công trình HTXH đã quy hoạch lại được xem xét dựa vào các thông số ổn định, tính toán phục vụ lượng dân cư nhất định, không dựa trên sự thay đổi của nhu cầu - cho dù dân số không tăng.  

2.3. Các đặc trưng cơ bản của tính biến động hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới Hà Nội 

2.3.1. Biến động về tính chất, không gian
Tính biến động hệ thống công trình HTXH sẽ ảnh hưởng tới các chức năng của từng khu vực. Khu vực trước đây chỉ để ở thì sẽ chuyển thành các khu vực vừa ở vừa làm việc (ở + văn phòng), hoặc vừa ở vừa kinh doanh (tầng trên ở – tầng dưới làm cửa hàng). 
Việc này có thể tạo thành các vùng tập trung các loại dịch vụ phục vụ cho vài đơn vị ở cùng lúc – hình thành trung tâm mới của 1 vài đơn vị ở; cũng có thể tạo thành cấu trúc trung tâm tại các vùng biên của đơn vị ở theo kiểu hướng tâm – hướng trung tâm thành phố, khu đô thị- dạng sóng lan tỏa: trung tâm đơn vị ở này lại phục vụ đơn vị ở khác liền kề.
Khi biến động của hệ thống công trình HTXH xảy ra thì quy mô công trình, không gian chứa đựng công trình cũng thay đổi. Sự thay đổi này có thể mở rộng theo chiều rộng hoặc theo chiều đứng. Khi thay đổi không gian theo chiều rộng sẽ làm tăng quy mô, ranh giới đơn vị ở. Khi thay đổi không gian theo chiều đứng sẽ làm tăng mật độ, tăng hệ số sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch khác. 

Các dự án khi được phê duyệt đều được quản lý trên cơ sở thiết kế đô thị quy định về kiến trúc, cảnh quan một cách tương đối trật tự. Sự đánh giá tính biến động sẽ quyết định các thiết kế đô thị thành công hay không thành công. 
2.3.2. Biến động về dân số, cơ cấu lao động
Khi lập quy hoạch các nhà quản lý, thiết kế, đầu tư không thể tính toán chính xác sự biến động về nhập cư, chuyển đổi cơ cấu lao động tại chỗ và nhu cầu mới phát sinh. Chính vì vậy họ không thể đưa ra các phương án tính toán quy hoạch phù hợp với quy trình xây dựng kéo dài của dự án. 

Khi cơ cấu lao động thay đổi có nghĩa là lượng việc làm thay đổi, tính chất công việc thay đổi và đòi hỏi người lao động phảI thay đổi nghề nghiệp nếu không muốn phảI đI làm xa hay thất nghiệp và ngược lại. Điều này làm hệ thống HTXH biến động theo hướng thích nghi với nguồn nhân lực, lao động địa phương để dung hòa và phát triển các lợi ích cộng đồng.

Ngay trong lượng dân cư trong đơn vị ở cũng có những nhóm người có nhu cầu ở mức độ đòi hỏi khác với các nhóm khác và khác nhau. Chỉ có những công trình thích ứng và biến động theo các mức độ đòi hỏi đó mới tồn tại và phát triển được.

2.3.3. Biến động về nhu cầu HTKT

Sự đánh giá đúng mực về tính biến động hệ thống HTXH sẽ làm cho việc xác định các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp, tránh được việc quá tảI của hệ thống HTKT và vệ sinh môI trường trong tương lai. Điều này cũng là giảI pháp quy hoạch, quản lý tối ưu theo các điều kiện biến động và thay đổi ..
Cách thức tính toán nhu cầu HTKT đơn vị ở trong quy hoạch hiện nay vẫn dựa trên cơ sở số lượng dân cư và diện tích sàn. Tuy nhiên việc coi hai đối tượng này ổn định là thường xảy ra và điều này dẫn tới việc hệ thống HTKT bị biến động khi dân cư và diện tích sàn biến động. Khi biến động của 2 hệ thống này theo chiều hướng quá tảI và tăng áp thì việc quy hoạch không bền vững xảy ra: các công trình HTKT phảI chỉnh sửa, nâng công xuất dẫn tới việc ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng tới kết cấu công trình. 

2.3.4. Biến động về quản lý vận hành khai thác

Các văn bản pháp lý, cách thức quản lý vận hành khai thác khu đô thị mới hiện nay không đáp ứng được nhu cầu thực tế và đã lạc hậu. Sự thay đổi khung pháp lý, quy chuẩn, quản lý diễn ra rất chậm và không linh hoạt làm cho quá trình thực hiện dự án kéo dài.

Có thể phảI thay đổi quy trình lập quy hoạch , quy chuẩn thiết kế, các chế tài pháp lý phù hợp với tính biến động, linh hoạt.
Các biến động thường xảy ra khi cơ chế sở hữu đất đai, cơ chế về vốn, thị trường tài chính và quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch thay đổi. 

2.4. Khả năng kiểm soát tính biến động hệ thống công trình HTXH trong đơn vị ở tại các khu đô thị mới tại Việt Nam và thế giới
2.4.1. Khả năng kiểm soát về quy hoạch

Sự phát triển của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở phảI được tính toán trên sự tương tác với các mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống HTKT, với mối liên hệ cung – cầu, trong mối quan hệ tương tác giữa quy hoạch tổng thể và chi tiết và nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của khu vực. Trước khi lập quy hoạch không gian đơn vị ở cần có đánh giá tính biến động của đơn vị ở đó trong mối tương quan tới môI trường xung quanh, tới tổng thể phát triển của khu đô thị.

· Hình thức mở rộng thứ nhất: cải tạo, chuyển đổi các công trình đã có – nâng cao mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tại một số đơn vị ở.

· Hình thức mở rộng thứ hai: bổ sung các công trình mới đa chức năng vào đất dự trữ phát triển- mở rộng quy mô đơn vị ở từ lúc thiết kế quy hoạch.

· Hình thức thứ ba: kết hợp cả 2 hình thức trên.

2.4.2. Kiểm soát về quá trình đô thị hóa
Trong kiểm soát về đô thị hóa thì vấn đề kiểm soát sự chuyển đổi cơ cấu lao động tại chỗ là vấn đề chủ yếu. 

Vấn đề dự báo chuyển đổi cơ cấu lao động nhằm xác định số lượng bao nhiêu lao động chuyển từ các loại hình lao động khác sang lao động dịch vụ. Trên cơ sở đó có thể sơ bộ tính toán được số lượng các công trình dịch vụ công cộng đáp ứng nhu cầu việc làm của người dân.

Trên cơ sở sự chuyển đổi cơ cấu lao động tại chỗ sẽ kéo theo sự thay đổi về lối sống, tư duy sinh hoạt và nhu cầu mới phát sinh của người dân. Sự chuyển đổi rõ nhất là đơn vị ở truyền thống chỉ để ở (lao động công nghiệp) đã chuyển sang vừa ở vừa làm việc (công việc mang tính lao động dịch vụ là chính). 

2.4.3. Kiểm soát về cơ chế chính sách
Kiểm soát về cơ chế phảI dựa trên sự phối hợp đồng bộ các cơ chế đầu tư, quản lý, vận hành khai thác. Cần giảm sự phức tạp, cứng nhắc và tăng tính linh hoạt trong việc thiết lập, thi hành các cơ chế nhằm khuyến khích đầu tư lành mạnh, minh bạch và tốn ít thời gian,.. Nên có chính sách riêng cho từng đối tượng đầu tư, quản lý, vận hành khai thác hệ thống HTXH đơn vị ở.

2.5. Kết luận chương II

· Các công trình HTXH đơn vị ở được chia làm hai loại: loại ít biến động- mang tính ổn định cao và loại biến động. Biến động hệ thống HTXH xảy ra do các vấn đề: Biến động về quản lý, sở hữu đất đai; Biến động về chức năng công trình; Biến động về đặc điểm, vị trí, không gian; Biến động về nhu cầu xã hội.
· Các nhân tố tác động tới tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở : Quá trình đầu tư, xây dựng kéo dài; cơ chế thị trường, thị trường bất động sản; quá trình phát triển kinh tế xã hội; quá trình kiểm soát, cơ chế chính sách quản lý, đầu tư , xây dựng công trình hiện nay.

· Tính biến động của hệ thống HTXH đơn vị ở gồm các đặc trưng sau: Biến động về tính chất, không gian; Biến động về dân số, cơ cấu lao động; Biến động về nhu cầu HTKT và Biến động về quản lý, đầu tư, vận hành khai thác dự án.

· Khả năng kiểm soát tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở hiện nay là yếu, thụ động dẫn tới không kiểm soát được. Muốn kiểm soát được tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở thì phải đưa ra các quy định kiểm soát về: quy hoạch đơn vị ở, quá trình đô thị hóa và cơ chế chính sách phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội.

Chương III

Mô hình đáp ứng Tính biến động của hệ thống 
công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới hà nội
3.1. Các nguyên tắc của mô hình đáp ứng tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới.
· Nguyên tắc phảI đáp ứng các yêu cầu : xác định biến động là thuộc tính của hệ thống HTXH đơn vị ở trong quá trình phát triển, biến động nhưng vẫn phảI đảm bảo các tính chất đơn vị ở hoặc đơn vị phát triển, biến động trong giới hạn tổng thể khu đô thị , không phá vỡ tổng thể đô thị, biến động nhưng phảI kiểm soát được.
3.1.1. Biến động là thuộc tính của hệ thống HTXH
· Khi xác định biến động là thuộc tính của hệ thống HTXH đơn vị ở là xác định chính xác quá trình phát triển của đơn vị ở trong tương lai. 
· Mô hình đáp ứng tính biến động của hệ thống HTXH đơn vị ở phải linh hoạt và đáp ứng các điều kiện biến động, không ổn định .
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính chất của đơn vị ở hoặc đơn vị phát triển
· Các đơn vị ở dù có biến động như thế nào cũng phải đáp ứng các tính chất của đơn vị ở hoặc đơn vị phát triển. Đơn vị ở có cấu trúc tương đối độc lập, có diện tích từ 40-65ha, dân số từ 7000-20000 người ; đường khu vực không cắt qua ; khuyến khích các đơn vị ở có đường kính khoảng 800m, tương đương với 15 phút đi bộ. 

· Khi dân số trong đơn vị ở thấp hơn 7000 người thì hệ thống HTXH như trường học, nhà trẻ, trạm xá,.. trở nên dư thừa công xuất và không có lợi trong đầu tư, phát triển. Khi dân số trong đơn vị ở lớn hơn 20000 lại phải bố trí thêm trường học cấp III thì sẽ phá vỡ cấu trúc tổng thể đơn vị ở cũng là việc không có lợi trong đầu tư xây dựng đô thị. 

3.1.3. Nguyên tắc biến động trong giới hạn tổng thể khu đô thị
· Các đơn vị ở biến động sẽ kéo theo các đơn vị ở xung quanh cũng biến động theo. Khi đó tổng thể khu đô thị mới muốn đáp ứng sự phát triển bền vững chỉ có thể được đảm bảo khi các đơn vị ở phát triển một cách có bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Không thể để các đơn vị ở phát triển tự phát. Đơn vị ở phát triển đầu tiên có thể mang tính chất của trung tâm khu đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu của các đơn vị ở phát triển tiếp theo.

3.1.4. Nguyên tắc biến động có kiểm soát
· Các biến động của đơn vị ở phải kiểm soát được để hướng tới sự phát triển có lợi. Vì các biến động của đơn vị ở không đơn thuần là có lợi mà còn có thể gây hại tới hệ thống khác. Các biến động có hại và có lợi đều phải kiểm soát chặt chẽ, nhằm đưa ra các biện pháp phát triển phù hợp, giảm thiệt hại và tăng lợi ích.
3.2. Các mô hình đáp ứng tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở tại các khu đô thị mới
· Dựa trên các nguyên tắc biến động ở trên thì các phương án thiết kế quy hoạch đơn vị ở được đưa ra đều phải đáp ứng tất cả các yêu cầu biến động về tính chất, không gian, biến động dân số, cơ cấu lao động, biến động nhu cầu HTKT và biến động về quản lý, đầu tư, vận hành khai thác phù hợp. Các giảI pháp mang tính mở, linh hoạt cao đáp ứng tất cả tính biến động của hệ thống HTXH mới đạt yêu cầu và sẽ tạo thành các đơn vị phát triển mang tính bền vững.

3.2.1. GiảI pháp đáp ứng tính biến động về tính chất, không gian
· Đơn vị ở sẽ tăng diện tích, quy mô dành cho đất công cộng dịch vụ và giảm đất ở. 

· Tăng mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất ở một số khu vực nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển mới.
· Quy mô công trình HTXH sẽ tăng kể cả về quy mô diện tích, chất lượng và số lượng. Khi tăng quy mô sẽ làm biến chuyển các hệ thống: công trình không chỉ phục vụ 1 đơn vị ở nữa mà có thể phục vụ cho nhiều đơn vị ở một lúc. 
· Khi đơn vị ở đã có đầy đủ hệ thống HTXH theo quy chuẩn mà hệ thống này vẫn chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu phát triển mới thì có thể dẫn tới việc đơn vị ở lấy một phần trung tâm khu ở thành trung tâm HTXH của mình. 

· Chức năng công trình trong đơn vị ở xuất hiện chức năng phát triển hỗn hợp để tăng tính linh hoạt và đáp ứng các biến động khác nhau. 
· Công trình đáp ứng nhu cầu nào cần thiết  thì phát triển trước và sử dụng trung tâm khu ở – ngoài đơn vị ở – làm thành phần bổ xung. 
· Tùy mỗi địa điểm, thị trường, mong muốn của người dân mà đáp ứng các dịch vụ phù hợp,  thay đổi cách thức phục vụ với từng thời kỳ khác nhau phụ thuộc vào cách quản lý, sinh hoạt, lối sống theo quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa như: tất cả đều phục vụ tại nhà - dịch vụ qua mạng internet, qua điện thoại,... 
· Đơn vị phát triển sẽ tạo ra các công trình hỗn hợp đa chức năng, hoặc tạo hành lang phát triển cho các công trình đã có có thể đáp ứng các biến động về chức năng mới xuất hiện.  
· Đơn vị phát triển đã tính toán tới việc phát triển không gian theo chiều rộng và theo chiều đứng ngay từ khâu quy hoạch nên mọi biến động sẽ không ảnh hưởng tới việc quản lý, điều hành và không gây xáo trộn, mất trật tự trong phát triển.
·  Không gian theo chiều rộng được phát triển vào các khu đất dự trữ phát triển và tăng cường các khu vực lân cận. Không gian theo chiều đứng được bố trí vào các khu vực có mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất dự trữ cao.
3.2.2. GiảI pháp đáp ứng tính biến động về dân số, cơ cấu lao động
· Khi biến động dân số xảy ra phải có tính toán và thống kê số lượng, nghề nghiệp dân cư để đưa ra giải pháp chuyển đổi chức năng công trình cho phù hợp. Các công trình được dự trữ cho việc biến động này thường là đất phát triển hỗn hợp.
· Ngoài ra phải tính tới lượng đất dự trữ phát triển để nâng cấp hệ thống công trình đáp ứng việc tăng dân số hoặc dãn dân. 

· Các nhu cầu mới, mức độ đòi hỏi khác nhau của lượng dân cư mới, tiện nghi sống mới sẽ thay đổi không gian, chức năng công trình HTXH.
3.2.3. GiảI pháp đáp ứng tính biến động về nhu cầu hạ tầng kỹ thuật
Cách tính toán chỉ tiêu HTKT cho biến động :

· Nước sinh hoạt cấp cho nhà ở:           200 l/người/ngày.đêm


· Nước cấp cho công trình hỗn hợp : 
200 l/người/ngày.đêm (tính cho biến động dân cư tăng tối đa)

· Nước tưới cây, rửa đường : 

10 m3/ha/ngµy.®ªm


· Nước thải sinh hoạt: 


100% nước cấp 

· Nước thải hỗn hợp: 


100 % nước cấp (tính cho biến động dân cư tăng tối đa)

· Rác sinh hoạt:

                       1,2kg/ng­êi/ngµy.®ªm

· Rác hỗn hợp:

                       1,2kg/người/ngày.đêm (tính cho biến động dân cư tăng tối đa)

· Rác cây xanh; đường giao thông: 
100kg/ha/ngµy.®ªm
· Điện thoại trong khu dân cư: 

1 máy/200 m2 sàn 

· Công cộng dịch vụ 
:          

    1 máy/200 m2 sàn

· Công viên, cây xanh :                   1 máy/ha.
· Thiết kế quy hoạch dựa trên các căn cứ, chỉ tiêu của các đối tượng mang tính biến động lớn nhất, hệ thống HTKT chịu áp lực ở mức độ cao nhất phù hợp mọi đối tượng. 
· Các tính toán nhu cầu HTKT sẽ kết hợp cả dân cư và diện tích sàn trong điều kiện biến động và có hệ số an toàn cao. Chọn chỉ tiêu của đối tượng biến động cao nhất và có mức nhu cầu nhiều nhất làm chỉ tiêu chung của công trình hỗn hợp và của khu vực. 

3.2.4. GiảI pháp đáp ứng tính biến động về đầu tư, quản lý, vận hành khai thác
· Giải pháp này mang tính chất đơn vị ở hoàn thiện và đồng bộ : phát triển từng đơn vị ở một cách hoàn thiện, đáp ứng tất cả tính biến động của hệ thống HTXH xong mới xây dựng đơn vị ở khác, hoặc khi xây dựng đơn vị ở đầu tiên phải đáp ứng một phần tính chất của đơn vị trung tâm khu đô thị để giảm sự biến động bất lợi. 
· Cần đề ra các giảI pháp về chính sách đầu tư một cách cụ thể về hình thức quản lý, đầu tư, khai thác đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Cụ thể, chi tiết và có tính tới sự mở rộng (đất dự trữ phát triển) của các công trình có tính ổn định cao.

+  Có tính linh hoạt cao trong việc đáp ứng các nhu cầu mới.

+ Có quy định rõ ràng về tiến độ, thời gian và lộ trình xây dựng các công trình HTXH đơn vị ở.
+ Các kế hoạch, dự kiến mở rộng, chuyển đổi công trình HTXH đều được thống kê, kiểm soát cẩn thận và có định hướng phát triển phù hợp với phát triển chung đô thị.
+ Các chính sách phảI mở rộng cho các thành phần kinh tế khác tham gia các quá trình quản lý, đầu tư phù hợp với sự phát triển văn minh đô thị.

· Nhà nước đầu tư toàn bộ hạ tầng, bán đấu giá quyền sử dụng đất để thu hồi vốn và các chủ đầu tư thứ phát sẽ nộp phí sử dụng hạ tầng. 
· Nhà nước đầu tư một phần hạ tầng, còn một phần được xã hội hóa đầu tư. Nhà nước được quy hoạch, phát triển đô thị- nhà đầu tư thứ phát thu lại lợi nhuận. 

· Nhà nước giao cho một nhà đầu tư có đủ năng lực để đầu tư một cách đồng bộ và đạt được các tiêu chuẩn đề ra. Nhà đầu tư sẽ chủ động đầu tư, thi công xây dựng, quản lý và khai thác vận hành dự án. 
3.3. Đề xuất quy trình thiết kế quy hoạch đáp ứng tình biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở trong các khu đô thị mới
Quy trình thiết kế đề xuất mới đề nghị bổ xung thêm việc nghiên cứu, đánh giá tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở vào trước giai đoạn thiết kế, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị nhằm giúp nhà quy hoạch, quản lý có thể lường trước được các nhu cầu mới phát sinh trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành đô thị; đưa ra các giảI phát thiết kế không gian, kinh tế xã hội tối ưu.

3.4. Ví dụ áp dụng quy hoạch cho các đơn vị ở tại các khu đô thị mới
Không phải chỉ có các khu đô thị mới ở Hà Nội mới xảy ra hiện tượng biến động hệ thống HTXH đơn vị ở. Vì vậy khi quy hoạch các khu đô thị ở các tỉnh thành khác cũng phảI lưu ý và nghiên cứu tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở để có giảI pháp phù hợp. 
Các đô thị chỉ ổn định tương đổi và ít biến động khi nền kinh tế chung của cả nước phát triển như những nước phát triển ở phương Tây, Mỹ.

3.5. Kết luận chương III
Các giải pháp, mô hình đáp ứng tính biến động của hệ thống HTXH đơn vị ở dựa trên các nguyên tắc: xác định biến động là thuộc tính của hệ thống HTXH đơn vị ở trong quá trình phát triển; biến động nhưng vẫn phải đảm bảo các tính chất đơn vị ở hoặc đơn vị phát triển; biến động trong giới hạn tổng thể khu đô thị, không phá vỡ tổng thể đô thị; biến động nhưng phải kiểm soát được.

Các phương án thiết kế quy hoạch đơn vị ở mới phải đảm bảo: Quy hoạch các đơn vị ở không giống nhau tùy thuộc vào vị trí, mức độ biến động của hệ thống HTXH của từng đơn vị ở; phát triển từng đơn vị ở đồng bộ; các đơn vị ở phải có đất dự trữ phát triển, không tách riêng công trình thương mại và công trình nhà ở; đơn vị ở có đường kính khoảng 800m tương đương 15 phút đi bộ; đơn vị ở có dân số từ 7000-20000 người; các công trình hỗn hợp phải tính đến nhu cầu HTKT ở mức biến động cao nhất .
Trong quy trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch khu đô thị phải bổ sung nghiên cứu tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở trước khi quy hoạch chi tiết xây dựng đơn vị ở.

Chương IV

Phần kết luận và kiến nghị

4.1. Kết luận:
4.1.1. Trong quá trình phát triển của các khu đô thị tại Hà Nội thì việc biến động của hệ thống HTXH đơn vị ở xảy ra một cách tự nhiên, tất yếu và đại diện cho tính biến động của đơn vị ở. Vì vậy nghiên cứu tính biến động của hệ thống HTXH đơn vị ở là rất cần thiết và quan trọng. 

4.1.2. Tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở chỉ xảy ra ở một số công trình nhất định như : nhà ở, công trình thương mại dịch vụ,..Tính biến động là thuộc tính của hệ thống HTXH đơn vị ở.
4.1.3. Tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở mang tính quy luật và có thể kiểm soát được.
4.1.4. Các công trình HTXH đơn vị ở được chia làm hai loại: loại ít biến động- mang tính ổn định cao và loại biến động. Biến động hệ thống HTXH xảy ra do các vấn đề: Biến động về quản lý, sở hữu đất đai; Biến động về chức năng công trình; Biến động về đặc điểm, vị trí, không gian; Biến động về nhu cầu xã hội.
4.1.5. Các nhân tố tác động tới tính biến động của hệ thống công trình HTXH đơn vị ở : Quá trình đầu tư, xây dựng kéo dài; cơ chế thị trường, thị trường bất động sản; quá trình phát triển kinh tế xã hội; quá trình kiểm soát, cơ chế chính sách quản lý, đầu tư , xây dựng công trình hiện nay.
4.1.6. Tính biến động của hệ thống HTXH đơn vị ở gồm các đặc trưng sau: Biến động về tính chất, không gian; Biến động về dân số, cơ cấu lao động; Biến động về nhu cầu HTKT và Biến động về quản lý, đầu tư, vận hành khai thác dự án.

4.1.7. Khả năng kiểm soát tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở hiện nay là yếu, thụ động dẫn tới không kiểm soát được. Muốn kiểm soát được tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở thì nên đưa ra các quy định kiểm soát về: quy hoạch đơn vị ở, quá trình đô thị hóa và cơ chế chính sách phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội.

4.1.8. Các giải pháp, mô hình đáp ứng tính biến động của hệ thống HTXH đơn vị ở dựa trên các nguyên tắc: xác định biến động là thuộc tính của hệ thống HTXH đơn vị ở trong quá trình phát triển; biến động nhưng vẫn phải đảm bảo các tính chất đơn vị ở hoặc đơn vị phát triển; biến động trong giới hạn tổng thể khu đô thị, không phá vỡ tổng thể đô thị; biến động nhưng phải kiểm soát được.

4.1.9. Các phương án thiết kế quy hoạch đơn vị ở mới nên đảm bảo: Quy hoạch các đơn vị ở không giống nhau tùy thuộc vào vị trí, mức độ biến động của hệ thống HTXH của từng đơn vị ở; phát triển từng đơn vị ở đồng bộ; các đơn vị ở phải có đất dự trữ phát triển, không tách riêng công trình thương mại và công trình nhà ở; đơn vị ở có đường kính khoảng 800m tương đương 15 phút đi bộ; đơn vị ở có dân số từ 7000-20000 người; các công trình hỗn hợp phải tính đến nhu cầu HTKT ở mức biến động cao nhất .
4.1.10. Trong quy trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch khu đô thị nên bổ sung nghiên cứu tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở trước khi quy hoạch chi tiết xây dựng đơn vị ở.

4.2. Kiến nghị: 
4.2.1. Không phải chỉ có các khu đô thị mới ở Hà Nội mới xảy ra hiện tượng biến động hệ thống HTXH đơn vị ở mà còn xảy ra ở các tỉnh, thành khác. Vì vậy khi quy hoạch các khu đô thị ở các tỉnh thành khác cũng nên lưu ý và nghiên cứu tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở để có giải pháp  quy hoạch phù hợp với quá trình phát triển kinh tế, xã hội và đô thị địa phương. 
4.2.2. Do thời gian nghiên cứu của đề tài tương đối ngắn nên việc nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc hết các vấn đề, cơ sở của tính biến động hệ thống HTXH đơn vị ở, cũng như các giải pháp quy hoạch đề xuất có thể còn hạn chế. Để đề tài có thể tiếp tục phát triển và mở rộng hơn đề nghị được xem xét và giải quyết ở các đề tài nghiên cứu ở mức độ cao hơn.
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